TUẦN 27
Ngày soạn: 24/3/2017
Ngày giảng: Thứ hai ngày 27  tháng 3 năm 2017
TOÁN

BÀI 92: QUÃNG ĐƯỜNG ( Tiết 1)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Bốn phương trời

II. Hoạt động cơ bản

1.Chơi trò chơi “Đổi số đo thời gian”:

- HS chơi theo sự hướng dẫn của SGK và dưới sự điều khiển của nhóm trưởng

* Gv:

- Đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ ta thực hiện phép tính nhân.

- Đổi từ đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn ta thực hiện phép tính nhân.

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là: 40 x 4 = 160 (km)

3. Đọc kĩ nhận xét và nghe thầy cô giáo hướng dẫn:

- Gv hướng dẫn theo SGK.

4. Viết tiếp vào chỗ chấm trong bài giải của bài toán: 

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường người đó đã đi được là:

6 x 1,5  = 9 (km)

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Như vậy máy bay đã bay được quãng đường là:

800 x 3 = 2400 (km)

b) Như vậy ô tô đã đi được quãng đường là:

60 x 1,2 = 72 (km)

c) Đổi 1 phút = 60 giây

Như vậy con thỏ đã chạy được quãng đường là: 

14 x 60 = 840( m)

III. Hoạt động ứng dụng
- Nói cho người thân nghe quy tắc và công thức tính quãng đường.
	- HS cả lớp hát

- HĐ nhóm

- HĐ nhóm

- HĐ cả lớp

- HĐ cặp đôi

- HĐ cặp đôi


TIẾNG VIỆT

 Bài 27A: NÉT ĐẸP XƯA VÀ NAY(Tiết 1+ 2)
	I. Khởi động: Cả lớp hát bài: Trái đất này là của chúng mình

II. HĐCB

 1.Quan sát tranh trả lời câu hỏi

- Tranh 1: Trannh "Vinh hoa" với ý nghĩa tượng trưng cho ước muốn hiển đạt với đủ đức hạnh quân tử như nhân, nghĩa, tín, dũng và văn võ song toàn.

- Tranh 2: Tranh Gà trống với ý nghĩa cầu chúc cho em bé trở thành một đấng nam nhi với các đức hạnh và tài năng.
- Tranh 3: Tranh "Đấu vật" với hình ảnh các đô vật tham gia trong ngày Hội Xuân.

- Tranh 4: Tết xưa có cái gì đó đạm bạc nhưng rất vui. Bên cạnh câu đối đỏ thường có thêm những bức tranh Đông Hồ màu sắc tươi vui. Trong ảnh là bức tranh Đàn lợn âm dương với ngụ ý cầu chúc cho sự sung túc và an nhàn.
 2. Đọc bài “Tranh làng Hồ”

3. Thay nhau đọc từ ngữ và lời giải nghĩa.

4. Cùng luyện đọc.
5. Thảo luận, trả lời câu hỏi.
1) Tranh vinh hoa, phú quý, nhân nghĩa, lễ trí, đại cát, chọi chim, Mục đồng thổi sáo, Múa rồng, Mục đồng thả diều...
2) - Kĩ  thuật tạo màu rất đặc biệt : Màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than của rơm bếp, cói chiếu, lá tre mùa thu. Màu trắng điệp làm bằng bột vỏ sò trộn với hồ nếp …

3) + Tranh lợn ráy có những khoáy âm dương rất có duyên.

+ Tranh vẽ đàn gà con tưng bừng như ca múa bên gà mái mẹ.

+ Kĩ thuật tranh đã đạt tới sự trang trí tinh tế.

+ Màu trắng điệp cũng là một màu sáng tạo, góp phần làm đa dạng kho tàng mu sắc của dân tộc trong làng hội hoạ.

4) Vì những nghệ sĩ dân gian làng Hồ đã vẽ những bức tranh rất đẹp, rất sinh động, lành mạnh, hóm hỉnh, tươi vui.

+ Vì họ đã sáng tạo nên kĩ thuật vẽ tranh và pha màu tinh tế, đặc sắc.

+ Vì họ đã đem vào bức tranh những cảnh vật càng ngắm càng thấy đậm đà, hóm hỉnh, và tươi vui.

- Dệt lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng, nước mắm Phú Quốc…

- Nội dung : Ca ngợi những nghệ sĩ dân gian đã tạo ra những vật phẩm văn hoá truyền thống văn hoá đặc sắc của dân tộc và nhắn nhủ mọi người hãy biết quý trọng, giữ gìn những nét đẹp cổ truyền của văn hoá dân tộc
III. Hoạt động thực hành.
1. Nhớ viết bài: Cửa sông

2. Tìm các danh từ riêng trong đoạn trích.
- E-vơ-rét, Hi-ma-lay-a, Niu Di-lân, Ten-sinh No-rơ-gay, Ét - mân Hin- la- ri
3. Cách viết hoa tên riêng.

- Khi viết tên người tên địa lí nước ngoài ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Các tiếng trong một bộ phận của tên riêng được ngăn cách bằng dấu gạch nối. 

IV. HDƯD
- Hs nhớ quy tắc để viết cho đúng tên người tên địa lí nước ngoài.


	- HĐ cả lớp

- HĐ nhóm
-HĐ cả lớp

- HĐ cặp đôi
-  HĐ nhóm
- HĐ nhóm
- HĐ cá nhân

- HĐ cặp đôi

- HĐ nhóm


*****************************************
GIÁO DỤC LỐI SỐNG 

ỨNG XỬ nơi công céng(TiÕt 2)
    I.Mục tiêu

  -Làm và hiểu được nội dung bài tập 3

  -Rèn cho học sinh có kĩ năng giao tiếp nơi công cộng và ứng xử văn minh.

  -Giáo dục cho học sinh có ý thức tôn trọng người già và lịch sự nơi công cộng.

    II.ĐỒ dùng

 Vở bài tập thực hành kĩ năng sống lớp 5.

    III.Các hoạt động

 
 1.Kiểm tra bài cũ

 
 2.Bài mới

       2.1 Hoạt động 1: Xử lí tình huống

  Bài tập 3:

  - Gọi một học sinh đọc tình huống của bài tập và các phương án lựa chọn để trả lời.

  -Học sinh thảo luận theo nhóm.

  -Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

  -Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

 
*Giáo viên chốt kiến thức:Khi đi trên xe buýt phải biết nhường chỗ ngồi cho cụ già, em bé và phụ nữ có thai.Phải có thái độ, lời nói lịch sự khi làm phiền người khác.

  2.2 Hoạt động 2: Đóng vai

   *Tình huống 1:

   -Số người: Các thành viên trong tổ.

   -Vai: cụ già, em bé và các người ngồi trên xe.

   *Tình huống 2:

   -Số người tham gia: Các thành viên trong tổ.

   -Phân vai: Một số người ngồi xem phim và một số em nhỏ muốn đi nhờ vào trong.

   *HS các nhóm khác nhận xét, đánh giá.

   * GV kết luận chung

IV.Củng cố- dặn dò

 ? Chúng ta vừa học kĩ năng gì ?

-Về chuẩn bị bài sau.
                        *******************************************
Ngày soạn: 25/3/2017
Ngày giảng: Thứ  ba ngày 28  tháng 3 năm 2017

TOÁN
BÀI 92: QUÃNG ĐƯỜNG (Tiết2)

	I. Khởi động

- Trưởng ban Văn nghệ tổ chức chơi trò chơi: Ong đốt.

II. Hoạt động thực hành

1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

v

24,5km/giờ

15m/giây

14cm/phút

900km/giờ

t

4 giờ

9 giây

5 phút

40 phút

s

98 km

135 m

0,7m/phút

36 000km


	2. Giải bài toán:

Quãng đường tàu đi được trong 2,5 giờ.

20 x 2,5 = 50 (km)

3. Giải bài toán.

Đổi: 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng đường con ngựa đó chạy trong 1 giờ 15 phút.

32 x 1,25 = 40( km)

4. Giải bài toán.

Đổi 2 phút 10 giây = 130 giây

Quãng đường di chuyển được của chuột túi trong 2 phút 10 giây là:       14 x 130 = 1820 (m)

III. Hoạt động ứng dụng:

· GV giao HDƯD trang 32
	- Hs cả lớp chơi 

-HĐ cá nhân

-HĐ cá nhân

-HĐ cá nhân

-HĐ cá nhân




TIẾNG VIỆT

Bài 27 A: NÉT ĐẸP XƯA VÀ NAY (Tiết 3)

	I. Khởi động

- Cả lớp chơi trò chơi: Ong đốt, ong đốt

II. Hoạt động thực hành:

4) Chọn  câu ca dao/ tục ngữ ở cột B nêu được truyền thống quý báu của dân tộc ta ở cột A.

  a - 3; b - 4; c - 1; d - 2

* Ý nghĩa:

-Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Trước hết , chúng ta hãy thống nhất một số khái niệm chung . “ Một cây “ ý chỉ một cá nhân, một phần từ rất nhỏ bé trong xã hội. Còn “ ba cây “ chính là một tập thể bao gồm nhiều người. Câu tục ngữ trên mang cho mình hai tầng ý nghĩa: nghĩa đen và nghĩa bóng. Về nghĩa đen, câu tục ngữ muốn nói nếu chỉ với một cái cây nhỏ bé thì không thể nào làm nên ngọn núi hay ngọn đồi . Nhưng ngược lại, với ba cây thì ngọn đồi, ngọn núi đó sẽ được trọn vẹn rất nhiều. Cũng như trong công việc cchir có một cá nhân thì chẳng thể nào làm nên việc lớn được. Nhưng trong một tập thể với nhiều suy nghĩ và ý tưởng khác nhau thì con người sẽ đạt được sự thành công dễ dàng hơn. Qua câu tục ngữ trên, cá mà người xưa muốn gửi gấm đến chúng ta chính là tinh thần đoàn kết, một yếu tố rất cần thiết cho đời sống con người .

- Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc khó khăn đỡ đần

Để nói lên tình nghĩa anh em sâu nặng gắn bó, câu ca dao đã dùng hình ảnh so sánh tay và chân, là những bộ phận quan trọng và không thể thiếu trong cơ thể con người. Tay và chân là hai bộ phận của một cơ thể có quan hệ khăng khít với nhau, hỗ trợ cho nhau. Tay và chân giúp con người có khả năng lao động để làm ra của cải vật chất. Nếu mất một trong hai bộ phận trên thì con người khó hoạt động và khả năng hoạt động bị giảm bớt. Điều này rõ ràng cho thấy sự cần thiết của cả tay lẫn chân đối với cơ thể của con người. Anh em trong gia đình cũng vậy, đều sống chung trong một mái nhà, cùng lớn lên có quan hệ tình cảm gắn bó với nhau. Anh có thể giúp em và ngược lại, em có thể giúp anh. Mối quan hệ đó giống như mối quan hệ giữa tay và chân.
-Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh: Phụ nữ dũng cảm, anh hùng, có lòng yêu nước. Đất nước có giặc, phụ nữ cũng tham gia diệt giặc.
-Có công mài sắt, có ngày nên kim: Khuyên nên kiên trì, nhẫn nại làm việc, nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp.
5. Chon từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp.

1) cầu Kiều; 2) khác giống; thương; cá ươn; ăn cơm.

III. Hoạt động ứng dụng.

- GV giao HDƯD (147)
	- HS cả lớp cùng chơi

- HĐ nhóm

- HĐ nhóm




TIẾNG VIỆT

Bài 27B: ĐẤT NƯỚC MÙA THU(Tiết 1)

* Tài liệu và phương tiện: máy tính cho HS xem một số phong cảnh của đất nước.

	I. Khởi động

1. Cả lớp hát bài: Quê hương tươi đẹp
II. Hoạt động cơ bản:

1.Quan sát tranh, trả lời câu hỏi

- Tranh vẽ phong cảnh; cảnh trong tranh thuộc miền Bắc.

2. Nghe thầy cô(hoặc bạn) đọc bài: Đất nước 

3.Chọn lời giải nghĩa

4.Cùng luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

1)- Những ngày thu đã xa rất đẹp : sáng mát trong, gió thổi mùa thu hương cốm mới.
- “Những ngày thu đã xa ” được tả trong 2 khổ thơ đầu đẹp mà buồn: Sáng chớm lạnh, những phố di xao xc hơi may, thềm nắng, lá rơi đầy, người ra đi đầu không ngoảnh lại.

* Giáo viên : Đây là 2 khổ thơ viết về mùa thu Hà Nội năm xưa - năm những người con của thủ đô Hà Nội - Thăng Long - Đông Đô lên đường đi kháng chiến.

2) - Đất nước trong mùa thu mới rất đẹp: Rừng tre phấp phới, trời thu thay o mới, trời thu trong biếc.

- Đất nước rất vui: Rừng tre phấp phới, trong biếc nói cười thiết tha.

*Gv: Tác giả sử dụng BP nhân hoá: đất trời thay áo, nói cười; thể hiện niềm vui phấp phới, rộn ràng của thiên nhiên, đất trời trong mùa thu thắng lợi của cuộc kháng chiến.

- Thể hiện qua những từ ngữ được lặp lại : trời xanh đây, núi rừng đây, là  của chng ta. Các từ ngữ được lặp đi lặp lại có tác dụng nhấn mạnh niềm tự hào, hạnh phúc về đất nước giờ đây đã tự do, đã thuộc về chúng ta.

- Những hình ảnh Những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa được miêu tả theo cách liệt kê như vẽ ra trước mắt cảnh đất nước tự do bao la.

- Những hình ảnh thể hiện lòng tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc ta:

“Nước chúng ta,nước của những người chưa bao giờ khuất. (những người dũng cảm, chưa bao giờ chịu khuất phục/ những người bất tử sống mãi với thời gian); qua hình ảnh: Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất. Những buổi ngày xưa vọng nói về (tiếng của ông cha từ nghìn năm lịch sử vọng về nhắn nhủ cháu con).

Những buổi ngày xưa vọng nói về”

*Nội dung: Bài thơ thể hiện niêm vui. Niềm tự hào về đất nước tự do, tình yêu tha thiết của tác giả đối với đất nước, với truyền thống bất khuất của dân tộc.
6. Chọn đọc khổ thơ em thích.

IV. Hoạt động ứng dụng.

Viết một đoạn văn tả bộ phận của cây
	-HĐ cả lớp
- HĐ nhóm

-HĐ cả lớp
-HĐ cặp đôi

-HĐ nhóm

-HĐ nhóm

- HĐ cặp đôi




LỊCH SỬ

BÀI 10: SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA.

 CHIẾN THẮNG" ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG"  (Tiết 2)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết

 II. Hoạt động thực hành.

1. Làm bài tập: 

Ý đúng: Diễn ra trong đêm giao thừa và những ngày Tết Nguyên đán

2. Quan sát và bày tỏ suy nghĩ. 

· Quân Mĩ rất dã man. Đây là hành động thô bạo không có tình người…

3. Thảo luận và trả lời câu hỏi.

Thắng lợi ở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đã đưa đến việc thực dân Pháp bị thất bại, suy sụp hoàn toàn ý chí tiếp tục chiến tranh, phải ngồi vào đàm phán với Việt Nam ở Hội nghị Geneva và ký kết hiệp định Geneva với Việt Nam vào tháng 7/1954. Chiến thắng của Việt Nam trong 12 ngày đêm vào cuối năm 1972 cũng có ý nghĩa tương tự như vậy, nhưng khác ở chỗ đây là Điện Biên Phủ trên không. Hai sự kiện này giống nhau về mặt ý nghĩa thắng lợi, do đó người ta ghép lại, gọi là trận Điện Biên Phủ trên không. Sự kiện 12 ngày đêm có ý nghĩa như một trận Điện Biên Phủ là ở chỗ nó chứng tỏ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của dân tộc Việt Nam, đó là không khuất phục trước bất cứ thế lực quân sự nào, kể cả máy bay ném bom chiến lược B52. 
III. Hoạt động ứng dụng

· Gv giao bài trang 32
	- HS cả lớp cùng hát

-  HĐ nhóm.

· HĐ nhóm

- HĐ cặp đôi

- HĐ cá nhân

- HĐ cá Nhân




                               ***************************************
Ngày soạn: 26/3/2017
Ngày giảng: Thứ  tư ngày 29  tháng 3 năm 2017
TOÁN

BÀI 93: THỜI GIAN (TIẾT 1)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Thầy cô cho em mùa xuân

II. Hoạt động cơ bản:
1. Chơi trò chơi “ Đố tìm vận tốc hoặc quãng đường”

2.Bài giải

Thời gian ô tô đi là:

160 : 40 = 40 (giờ) 

Đáp số : 40 giờ

3.

Nhận xét: Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Ta có : t = s : v

Chú ý : nwú quãng đường s được xác định theo ki-lô- mét (km), vận tốc v được xác định km/giờ thì thời gian t được xác định theo giờ.

4.

Bài giải 

Thời gian đi của bác An là:

3 : 6 = 0,5 ( giờ )

Đổi : 0,5  giờ = 30 phút

Đáp số : 30 phút

5.

a) 2000 : 800 = 2,5 ( giờ)

b) 80 : 40 = 2 (giờ)

c) 2000 : 2.5 = 800 (giây)

III. Hoạt động ứng dụng:

-HS học thuộc quy tắc và công thức tính diện tích hình chữ nhật .
	- HS cả lớp hát

- HĐ nhóm

-HĐ nhóm

- HĐ cặp đôi


***************************************

TIẾNG VIỆT

Bài 27B: ĐẤT NƯỚC MÙA THU(Tiết 2)

* Tài liệu và phương tiện: máy tính cho HS xem một số phong cảnh của đất nước.

	I. Khởi động

1. Cả lớp hát bài: Quê hương tươi đẹp
III. Hoạt động thực hành:
1. Đọc bài văn " Cây chuối mẹ"

- Trình tự tả cây cối : tả từng bộ phận của cây hoặc từng thời kì phát triển của cây. Có thể tả bao quát rồi tả chi tiết.

- Các giác quan được sử dụng khi quan sát: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác.

- Biện pháp tu từ được sử dụng : so sánh, nhân hoá.

- Cấu tạo: Gồm 3 phần: 

+  MB: Giới thiệu bao quát cây sẽ tả.

+ TB : tả từng bộ phận của cây hoặc từng thời kì phát triển của cây.. 

+ KB : Nêu ích lợi, tình cảm của người tả về cây.

a) - Cây chuối trong bài được tả theo từng thời kì phát triển của cây : Cây chuối con → cây chuối to → cây chuối mẹ .

- Còn có thể tả cây chuối theo trình tự : Tả từ bao quát đến chi tiết từng bộ phận.

b)  Cây chuối được tả theo ấn tượng của thị giác : thấy hình dáng của cây, lá, hoa …

- Còn có thể quan sát cây cối bằng xúc giác, thính giác, vị giác, khứu giác …

c) Tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác …/ Các tàu lá ngả ra … như những cái quạt lớn./ Cái hoa thập thị, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non.

- Nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc./ Chưa được bao lâu nó đã nhanh chóng thành mẹ./ Cổ cây chuối mẹ mập tròn ngập lại./ Vài chiếc lá đánh động cho mọi người biết …/ Các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn./ Khi cây mẹ bận đơm hoa …/ Lẽ nào nó đành để mặc…để giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó./ Cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa…

- GV : tác giả đã nhân hoá cây chuối bằng những từ ngữ gắn cho cây chuối như để chỉ người, đó là các từ ngữ chỉ phẩm chất, đặc điểm của người : đĩnh đạc, thành mẹ, hơn hớn, bận, khẽ khàng. Chỉ hoạt động : đánh động cho mọi người biết, đưa, đành để mặc. Chỉ những bộ phận đặc trưng của người: cổ, nách.

2. Viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây.

VD: Những quả đào vừa chín trên cây trông thật thích mắt. Quả bầu bĩnh, bóng mọng, to bằng nắm tay trẻ con  trông thật thích mắt. Phía cuống cái hạt lòi ra căng bóng chứa đầy nhân. Cả vườn dậy lên mùi đào chín thật ấm. Em với tay hái một trái đưa lên miệng cắn, thật đã cơn khát.

IV. Hoạt động ứng dụng.

Viết một đoạn văn tả bộ phận của cây
	-HĐ cả lớp
-- HĐ cặp đôi

- HĐ nhóm

- HĐ cá nhân




TIẾNG VIỆT

Bài 27B: ĐẤT NƯỚC MÙA THU (Tiết 3)

	* Khởi động

1. Cả lớp hát bài: Quê hương tươi đẹp

I. Hoạt động thực hành: 

  3. Kể lại một kỉ niệm về thầy( cô) giáo của em, qua đó thể hiện lòng biết ơn của em đối với  thầy cô

-HS thực hiện theo trình tự SGK

+Tìm và nhớ lại truyện

+Tập kể truyện

+Trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện

4.Thi kể chuyện trước lớp

-Đại diện các nhóm kể chuyện, lớp bình chọn bạn kể hay.

II. Hoạt động ứng dụng

- HS thực hiện yêu cầu SGK trang  153
	- HĐ nhóm

- HĐ cả lớp




ĐỊA LÍ

BÀI 12: CHÂU PHI ( TIẾT 1)

* Tài liệu và phương tiện: máy tính cho HS xem Một số cảnh thiên nhiên ở Châu Phi, lược đồ tự nhiên Châu Phi
	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết

 II. Hoạt động cơ bản

1. Xác định vị trí và giới hạn Châu Phi

- Châu Phi giáp với Châu Á, biển địa Trung Hải và hai đại dương Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 

- Đường xích đạo qua Bồn Địa Công Gô.

2. Địa hình và khí hậu sông ngòi

- Địa hình tương đối cao, gồm nhiều cao nguyên xen các bồn địa.

- Cao nguyên Ê-Ti-Ô-Pi, Đông Phi.

-Bồn địa Nin Thượng, bồn địa Sát, Công Gô, Ca-La-Ha-Ri

-Sông Công-Gô, Ni-Gê, Dăm-be-di

- Dăm-be-di có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới vì đại bộ phận châu lục nằm trong vành đai nhiệt đới, không có biển ăn sâu vào đất liền.

3. Khám phá thiên nhiên

- Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở phía Bắc.

- Những nơi có rừng râm nhiệt đới ở phía đông nam và tây nam

- Những nới xa-van nằm ở phía tây nam và phía nam.

4. Tìm hiểu nhân dân Châu Phi

- Châu Phi có dân số đứng thứ 2 trong các châu lục trên thế giới

- Dân cư tập trung ở ven biển và các thung lũng sông.

5. Đọc và ghi vào vở 
III. Hoạt động ứng dụng

· Nói với nguời thân những điểu em biết về Châu Phi
	- HS cả lớp cùng hát

-  HĐ cặp đôi.

-  HĐ nhóm.

-  HĐ nhóm.

-  HĐ cặp đôi.

- HĐ cá nhân




Ngày soạn: 27/3/2017
Ngày giảng: Thứ  năm ngày 30 tháng 3 năm 2017
TOÁN

BÀI 93: THỜI GIAN (TIẾT 2)

*Tài liệu và phương tiện: Bộ đồ dùng dạy học toán

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Thầy cô cho em mùa xuân

II. Hoạt động thực hành:
1. 

s

30

km

45m 

108,5 km

162m

v

60 km/giờ

15m/giây

62km/giờ

36m/phút

t

5 giờ

3 giây

17,5 phút

4,5 phút

2.

Bài giải 

Thời gian để chim ưng bay được quãng đường 45 km là:

45 : 90 = 0,5 (giờ) 

Đáp số : 0,5 giờ

3.                                          Bài giải

                                         Đổi 1,2 m = 120 cm

Con ốc sên bò quãng đường 1,2 m hết số thời gian là:

                         120 : 15 = 8 (phút)

                                      Đáp số: 8 phút

4.

Bài giải 

Thời gian máy bay bay được quãng đường đó là:

2150 : 860 = 2,5 ( giờ )

Đổi : 2,5  giờ = 2 giờ 30 phút

Nếu khởi hành lúc 8 giờ, máy bay đến nơi là:

8 giờ + 2 giờ 30 phút = 10 giờ 30 phút

Đáp số : 10 giờ 30 phút

5.                                  Bài giải

                        Đổi 81 km = 81000m

              Cá heo bơi 81 km hết số giờ là:

                    81000 : 900 = 90 (phút) = 1,5 giờ

                                       Đáp số: 1,5 giờ

III. Hoạt động ứng dụng: - GV giao HDƯD trang 36
	- HS cả lớp hát

- HĐ cá nhân

- HĐ cặp đôi

- HĐ cặp đôi

- HĐ cặp đôi




TIẾNG VIỆT

BÀI 27C: LIÊN KẾT CÂU BẰNG TỪ NGỮ  NỐI (Tiết 1 )

*Tài liệu và phương tiện: Phiếu bài tập

	I. Khởi động

- HS cả lớp hát bài :  Chú bộ đội và cơn mưa.

II. Hoạt động cơ bản:

1. Trò chơi " Ai nhanh ai đúng"

+ Quan hệ từ hoặc có tác dụng nối từ em bé với chú mèo trong câu 1.

+ Quan hệ từ vì vậy có tác dụng nối câu 1 với câu 2.

* Sử dụng quan hệ từ hoặc, vì vậy để liên kết câu, người ta gọi đó là biện pháp  dùng từ ngữ nối để liên kết câu.

- Những từ thay thế cho từ vì vậy: Tuy nhiên, mặc dù, nhưng, thậm chí, cuối cùng, ngoài ra, mặt khác, trái lại, đồng thời, vì thế…

2. Tìm hiểu cách liên kết câu  trong bài sbằng từ ngữ nối.

a) Đoạn văn ở hoạt động 1 thể hiện được rõ hơn sự liên kết giữa các câu. Vì ở đoạn văn hoạt động 1 đã sử dụng từ có tác dụng nối.

b)  Để thể hiện mối quan hệ về nội dung giữa các câu trong bài, ta có thể sử dụng từ ngữ: nhưng, tuy nhiên, thậm chí,…
	- Cả lớp hát

-HĐ cả lớp

-HĐ cả lớp

-HĐ cả lớp




KHOA HỌC

BÀI 28: CÂY CON MỌC LÊN TỪ HẠT

*Tài liệu và phương tiện: Mộtsố loại hạt.

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết

 II. Hoạt động cơ bản.

1. Liên hệ thực tế

- Giờ trước ta đã được học cây co được mọc lên từ hạt mướp, hạt sim, hạt đu đủ, hạt bưởi…

- Cách trồng cây từ hạt: gieo hạt xuống đất ẩm, mềm ; có thể che hạt bằng các loại rơm rạ hoặc các loại lá mềm…

- Để cây con phát triển tốt cần có hạt giống tốt, đất tốt, độ ẩm và nhiệt độ thích hợp.

2. Quan sát và trao đổi

* Quá trình phát triển của cây mướp

- Hạt mướp già được đặt xuống đất ẩm, sau một thời gian thì nảy mầm thành cây con có 2 lá, cây mướp con phát triển trưởng thành ra hoa và kết quả. Quả mướp để già trong chứa hạt để mọc thành cây

3. Quan sát các bộ phận bên trong của hạt: vỏ hạt, chất dinh dưỡng dự trữ, phôi.

4. Đọc và trả lời

III. Hoạt động thực hành

       Quan sát các bộ phận của hạt đã được ngâm nước, tách đôi hạt theo đường rãnh của hạt, quan sát những bộ phận bên trong và chia sẻ với bạn.

III. Hoạt động ứng dụng

- Gv giao bài trang 66
	- HS cả lớp cùng hát

- HĐ nhóm

- HĐ cá nhân




Ngày soạn: 2\8/3/2017
Ngày giảng: Thứ  sáu  ngày 31 tháng 3 năm 2017
TOÁN

BÀI 94: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC 

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Bốn phương trời

II. Hoạt động thực hành:

1.

Nhận xét :

Gọi  quãng đường là s , vận tốc là v và thời gian là s

 Ta có :                                 

Muốn tìm vận tốc , ta lấy quãng đường chia cho thời gian :

                                         v = s : t

Muốn tìm quãng đường , ta lấy vận tốc nhân với thời gian 

                                         s = v x t

Muốn tìm thời gian  , ta lấy quãng đường chia cho vận tốc

                                         t = s : v

2.

s

135km

33km 

93 km

550m

1825km

v

45 km/giờ

15km/giờ

62m/phút

5,5m/giây

730km/giờ

t

3 giờ

2,2 giờ

15 phút

100 giây

2giờ 30 phút

3. 

Bài giải

Con ong bay hết số thời gian là:

180 : 2.5 = 72 (giây)

Đáp số : 72 giây

4. 

Bài giải

Xe máy đi số vận tốc là:

1875 : 3 = 625 (km/giờ)

Đáp số 625 km/giờ

5.

Bài giải

Đổi : 1 giờ 24 phút = 1,4 giờ

Quãng đường tàu hỏa đi là:

43,5 x 1,4 = 60,9 ( km)

III. Hoạt động ứng dụng

· Gv giao bài trang  103
	- HS cả lớp hát

-HĐ cặp đôi

-HĐ cá nhân

-HĐ cá nhân


TIẾNG VIỆT

BÀI 27C: LIÊN KẾT CÂU BẰNG TỪ NGỮ  NỐI (Tiết  2)

*Tài liệu và phương tiện: Phiếu bài tập

	I. Khởi động

- HS cả lớp hát bài :  Chú bộ đội và cơn mưa.
III. Hoạt động thực hành.

1. Tác dụng của từ nối: 

Đoạn 1: nhưng nối câu 3 với câu 2.

Đoạn 2:vì thế nối câu 4 với câu 3, nối đoạn 2 với đoạn 1.Từ rồi nối câu 5 với câu 4.

Đoạn 3: nhưng nối câu 6 với câu 5,nối đoạn 3 với đoạn 2. Từ rồi thì  nối câu 7 với câu 6.

2. Tìm từ nối phù hợp với chỗ trống.

* Cách chữa

Điền vào chỗ trống từ nhưng ,vậy hoặc vậy thì, thế thì, nếu thế thì, nếu vậy thì.

3. Đoạn văn: Cuối tháng tư một vài bông phượng bắt đầu hé nở. Đến tháng năm thì những cây phượng đón lấy lửa ấy, chạy tiếp cuộc chạy tiếp sức của các loài hoa trong thành phố, báo hiệu những ngày nghỉ hề thoải mái của chúng tôi sắp đến.

4. Viết bài văn tả cây cối.

- Hs làm theo hướng dẫn SGK

Iv. Hoạt động ứng dụng.

- GV giao bài trang 157
	- Cả lớp hát

- HĐ nhóm

- HĐ cá nhân

- HĐ cá nhân

- HĐ cá nhân


**********************************

KHOA HỌC

BÀI 29: CÂY CON MỌC LÊN TỪ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ

* Tài liệu và phương tiện: máy tính cho HS xem sự nảy mầm của một số loài cây mọc lên từ bộ phận của cây mẹ

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết

II. Hoạt động cơ bản

1.Liên hệ thực tế

-Cây con có thể mọc lên từ rễ; thân; lá; củ,… của cây mẹ

2.Quan sát và trả lời

-Chồi có thể mọc lên từ những mắt nhỏ của thân cây, lá cây, rễ cây hoặc củ

- Cây con có thể mọc lên từ rễ, lá, thân,… của cây mẹ.

3.Đọc và trả lời

- Cây mọc từ thân: mía; tre; thiết mộc lan; hành; gừng;…

-Cây mọc từ rễ: khoai; …

-Cây mọc từ lá: cây bỏng; bồ công anh;…

III. Hoạt động thực hành:

Quan sát và sắp xếp:

Cây mọc lên từ thân của cây mẹ

Cây mọc lên từ rễ của cây mẹ

Cây mọc lên từ lá của cây mẹ

Cây tỏi; cây thiết mộc lan

Cây khoai lang; cây cà rốt; cây su hào.

Cây sống đời

IV. Hoạt động ứng dụng

· Cùng người thân thực hiện bài tập trang 71
	- HS cả lớp cùng hát

-  HĐ cặp đôi

-HĐ nhóm

-HĐ cá nhân

-HĐ cá nhân




******************************
SINH HOẠT TUẦN 27
I. Mục tiêu:

- Giúp học sinh:  Nắm đ​​ược ​ưu khuyết điểm của bản thân tuần qua.

- Đề ra ph​​ương hư​​ớng phấn đấu cho tuần tới.

- Giáo dục thông qua giờ sinh hoạt.

II. Tài liệu và phương tiện:
- Những ghi chép trong tuần. 

III. Tiến trình:

	1. ổn định tổ chức.

- Yêu cầu học sinh hát tập thể một bài hát.

2. Tiến hành sinh hoạt:

a. Nêu yêu cầu giờ học.
b. Đánh giá tình hình trong tuần:

* Các Ban tr​​ưởng nhận xét về hoạt động của nhóm mình trong tuần qua.

* Chủ tịch hội đồng nhận xét, đánh giá chung tình hình chung của lớp.

* Giáo viên nhận xét, tổng kết chung tất cả các hoạt động.

+ ​ưu điểm:

- Nề nếp: - Học tập: 

- LĐVS: 

+ Một số hạn chế:

3. Phư​​ơng h​ướng tuần tới.

 4. Kết thúc sinh hoạt:

- Học sinh hát tập thể một bài.

- Gv nhắc nhở hs cố gắng thực hiện tốt hơn trong tuần sau.
	- Học sinh hát tập thể.

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- Hs chú ý lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bản thân.

- Hs lắng nghe rút kinh nghiệm bản thân.

- Học sinh rút kinh nghiệm cho bản thân mình.




************************************
Ngày soạn: 29/3/2017
Ngày giảng: Thứ  bảy  ngày 1 tháng  4 năm 2017
                                                                  TOÁN
 ÔN TẬP VỀ TÍNH VẬN TỐC
I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Biết tính thời gian của một chuyển động đều.

- Biết quan hệ giữa thời gian, vận tốc và quãng đường.

II.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. Khởi động
2. Hoạt động ứng dụng 

- Cho HS nêu quy tắc và công thức tính thời gian của một chuyển động.

3-Bài mới:

3.1-Giới thiệu bài:  GV nêu mục tiêu của tiết học.

3.2-Luyện tập:

*Bài tập 1 (141): Viết số thích hợp vào ô trống.

-Mời 1 HS nêu yêu cầu.

-GV hướng dẫn HS làm bài.

-Cho HS làm vào nháp.

-Mời 4 HS lên bảng làm.

-Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 2 (141): 

-Mời 1 HS nêu yêu cầu.

-Cho HS làm vào vở. 1 HS làm vào bảng nhóm.

-HS treo bảng nhóm.

-Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3 (142): 

-Mời 1 HS nêu yêu cầu.

-GV hướng dẫn HS làm bài. 

-Cho HS làm bài vào vở.

-Mời 1 HS lên bảng chữa bài.

-Cả lớp và GV nhận xét
*Bài tập 4 (142): HS khá, giỏi.

-Mời 1 HS nêu yêu cầu.

-Mời  HS nêu cách làm. 

-Cho HS làm vào nháp. 1 HS làm vào bảng nhóm, sau đó treo bảng nhóm. 

-Cả lớp và GV nhận xét.

* Gọi 3 HS nêu quy tắc và công thức tính vận tốc, thời gian, quãng đường?

4. Hoạt động ứng dụng:

 - GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập.
	- 2 HS nêu quy tắc và công thức tính thời gian của một chuyển động.

*Kết quả:

      Thời gian ở cột 1 là: 4,35 giờ

      Thời gian ở cột 2 là: 2 giờ

      Thời gian ở cột 3 là: 6 giờ

      Thời gian ở cột 4 là: 2,4 giờ

*Bài giải:

          Đổi:   1,08 m = 108 cm

    Thời gian ốc sên bò là:

              108 : 12 = 9 (phút)

                         Đáp số: 9 phút.

* Bài giải:

Thời gian để đại bàng bay hết quãng đường là:                     72 : 96 = 
[image: image1.wmf]4
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(giờ)
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 giờ = 45 phút 

                            Đáp số: 45 phút.

*Bài giải:

              Đổi: 10,5 km = 10500 m

Thời gian để rái cá bơi hết quãng đường là:

             10500 : 420 = 25 (phút)

                           Đáp số: 25 phút.
- HS nêu quy tắc và công thức tính vận tốc, thời gian, quãng đường.


***********************************
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VỀ TẢ CÂY CỐI

I/ Mục tiêu:

· Biết được trình tự tả, tìm được các hình ảnh so sánh, nhân hóa t/g đẫ sử dụng để tả cây chuối trong bài văn.

· Viết được một đoạn văn ngắn tả một  bộ phận của một cây quen thuộc.

II/ Đồ dùng dạy học:


-Bảng phụ đã ghi những kiến thức cần ghi nhớ về bài văn tả cây cối.


-Bút dạ và giấy khổ to kẻ bảng nội dung BT 1.

III/ Các hoạt động dạy học:

	1. Khởi động:

2. Kiểm tra HĐ ứng dụng 

- HS đọc lại đoạn văn hoặc bài văn đã được viết lại sau tiết Trả bài văn tả đồ vật tuần trước.

3. Hoạt động cơ bản
3.1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

3.2-Hướng dẫn HS làm bài tập:

*Bài tập 1:

-Mời 2 HS đọc yêu cầu của bài.

-GV dán lên bảng tờ phiếu ghi những kiến thức cần ghi nhớ về bài văn tả cây cối, mời 1 HS đọc lại.

-Cả lớp đọc thầm lại bài, suy nghĩ làm bài cá nhân, GV phát phiếu cho 4 HS làm.

-Mời những HS làm bài trên phiếu dán bài trên bảng lớp, trình bày.

-Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung, chốt lại lời giải.
Bài tập 2:
-Mời 1 HS đọc yêu cầu của bài. 

-GV nhắc HS: 

+Đề bài yêu cầu mỗi em chỉ viết một đoạn văn ngắn, chọn tả chỉ một bộ phận của cây.

+Khi tả, HS có thể chọn cách miêu tả khái quát rồi tả chi tiết hoặc tả sự biến đổi của bộ phận đó theo thời gian. Cần chú ý cách thức miêu tả, cách quan sát, so sánh, nhân hoá,…
-GV giới thiệu tranh, ảnh hoặc vật thật: một số loài cây, hoa, quả để HS quan sát, làm bài.

-GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS.

-HS viết bài vào vở.

-HS nối tiếp đọc đoạn văn

-Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

4. hoạt động ứng dụng

 - Dặn HS ghi nhớ những kiến thức về văn tả cây cối vừa ôn luyện. 
	- 2 HS đọc lại đoạn văn hoặc bài văn đã được viết lại sau tiết Trả bài văn tả đồ vật tuần trước.

- HS chú ý nghe.

*Lời giải:

a) Cây chuối trong bài được tả theo trình tự từng thời kì phát triển của cây
-Còn có thể  tả từ bao quát đến bộ phận.

b) Cây được tả theo ấn tượng của thị giác – thấy hình dáng của cây, lá, hoa,…
-Còn có thể tả bằng xúc giác, thính giác, vị giác, khứu giác.

-HS viết bài.

-HS nối tiếp đọc.

- 2 HS nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh.


GIÁO DỤC LỐI SỐNG
NHỮNG QUY TẮC VÀNG TRONG ỨNG XỬ ( T1)

    I.Mục tiêu

-Làm và hiểu được nội dung bài tập 2, 3, 1 & Ghi nhớ

-Rèn cho học sinh có kĩ năng hợp tác để hoàn thành công việc.

-Giáo dục cho học sinh có ý thức cùng hợp tác.

    II.ĐỒ dùng

Vở bài tập thực hành kĩ năng sống lớp 5.

    III.Các hoạt động

  1.Kiểm tra bài cũ

 
 2.Bài mới
– Nguyên tắc giao tiếp là không ngắt lời một người đang hào hứng kể chuyện cho bạn. Khi bạn làm cho họ mất hứng trò chuyện, có thể lần sau họ sẽ ngại chia sẻ với bạn.
– Nói chuyện gọn gàng, đủ ý, chỉ kể những chi tiết liên quan, không thao thao bất tuyệt bất chấp người nghe có muốn nghe hay không. Để làm được điều này, bạn cần phải có tài quan sát. Vừa kể một câu chuyện vừa xem thái độ người nghe. Nếu họ có biểu hiện không hứng thú như ngáp dài, lấy tay chống cằm, mắt trĩu xuống, nhìn ngó nghiêng chỗ khác… hãy chủ động chuyển đề tài hoặc kết thúc nhanh câu chuyện.
– Kỹ năng giao tiếp ứng xử cơ bản khi nói chuyện là nên giữ một khoảng cách vừa phải. Nếu không gian có nhiều đồ vật riêng tư của người đối diện, hãy nhìn thẳng, tránh ngó nghiêng lung tung vì họ sẽ nghĩ là bạn đang soi mói đời tư của họ. Với người lớn tuổi, nên đứng lại gần hơn một chút vì họ có thể bị lãng tai, không nghe rõ.
– Nếu đang nói chuyện với nhóm đông người, tuyệt đối không có cử chỉ thì thầm vào tai người bên cạnh hay ghi giấy chuyển cho người khác, rồi làm ra vẻ bí mật. Đây là hành vi bị cho là thiếu lịch sự, kém tế nhị.
– Không nên tâm sự chuyện riêng tư với tất cả mọi người.
– Nếu không thể nói sự thật, đừng tìm cách nói dối. Ví dụ, có người hỏi bạn chiếc áo mới mua của cô ấy có đẹp không. Nếu bạn thực sự thấy xấu, đừng giả vờ khen đẹp. Hãy cho cô ấy biết cảm nhận của bạn một cách khéo léo hoặc đưa ra một cách trả lời khéo léo: “hình như tôi không hợp với phong cách này, tôi thấy không thích lắm…”
IV.Củng cố- dặn dò

 ? Chúng ta vừa học kĩ năng gì ?

-Về chuẩn bị bài tập  còn lại.

**************************************************************

ĐỊA LÍ

BÀI 13: CHÂU MĨ (Tiết 1)      
* Tài liệu và phương tiện: quả địa cầu
	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết

 II. Hoạt động cơ bản.
1. Làm việc với quả Địa Cầu:
- Gv hướng dẫn theo SGK

2. Xác định vị trí và giới hạn châu Mĩ.
- Châu Mĩ giáp với Đại Tây Dương; Thái bình Dương; Băc Băng Dương.

- Châu Mĩ đứng thứ 2 về diện tích.

3. Khám phá tự nhiên châu Mĩ.

- Hình a: Nam Mĩ; hình b: Bắc Mĩ; hình c: Bắc Mĩ; hình d: Nam Mĩ; hình e: Nam Mĩ; Hình g: Trung Mĩ.

- Châu Mĩ trải dài trên đới khí hậu nhiệt đới, ôn đới, hàn đới

- Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông: dọc bờ biển phía tây là những dãy núi cao và đồ sộ …cao nguyên

 + Các dãy núi cao ở phía tây: dãy An - đet, cooc- đi- e
+ Hai đồng bằng lớn: A- ma - dôn, Trung Tâm

+ Phía đông; dãy A- pa- lat; cao nguyên Guy- an; Bra-xin
4. Tìm hiểu dân cư châu Mĩ.

- Dân cư châu Mĩ đứng thứ 3 so với các châu lục khác.

- Người dân châu Mĩ là người Anh - điêng, gốc Âu, gốc Phi, gốc Á, người lai

- Dân cứ sống tập trung ven biển và miền Đông.

5. Đọc thông GK
III. Hoạt động ứng dụng
- Cùng người thân nói về thiên nhiên, con người châu Mĩ
	- HS cả lớp cùng hát

-  HĐ cả lớp.

- HĐ cặp đôi
-HĐ nhóm
-HĐ cặp đôi

- HĐ Cá nhân


----------------------------------------------------------

LỊCH SỬ

BÀI 12: HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC. XÂY (t DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH (Tiết 1)
* Tài liệu và phương tiện: máy tính, máy chiếu cho HS xem một số hình ảnh về các nhà máy thủy điện của nước ta..

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết

II. Hoạt động động cơ bản.
1. Cùng chia sẻ và khám phá.
* Cùng chia sẻ.

- Tên đầy đủ của nước ta hiện nay là: Hai nửa của Việt Nam (miền Bắc và miền Nam) đã thống nhất thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 1976.
- Quốc kì của nước ta có màu đỏ, hình sao vàng ở giữa.

- Tên bài quốc ca của nước ta là:  Tiến Quân Ca do Văn Cao sáng tác, bắt nguồn từ lúc phong trào Việt Minh sử dụng bài hát này cho tới khi trở thành quốc ca Việt Nam Dân chủ Cộng hòavà sau đó sử dụng cho toàn nước Việt Nam sau khi Quốc hội Việt Nam họp và chính thức thống nhất năm 1976. Bài quốc ca đem lại không khí hào hùng, sôi nổi, vẻ vang của những năm nhân dân ta anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương.
 - Thủ đô nước ta ở Hà Nội

- Một số công trình thủy điện: Hòa Bình, Thác Bà, Sơn la, Bản Vẽ, Nậm Mức…

2. Tìm hiểu hoàn cảnh và không khí cuộc Tổng tuyển cử năm 1976.

- Tại sao phải tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nước ngay sau năm 1975. Vì Phải có nhà nước chung để lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó càn phải có Quốc hội chung do nhân dân hai miền Nam- Bắc bầu ra thông qua Tổng tuyển cử.

- Thành phố Hà Nội tràn ngập cờ và hoa…Khắp nơi các cụ già vẫn tự tay bỏ lá phiếu của mình . Thanh niên 18 tuổi được bỏ phiếu…

3. Tìm hiểu những quyết định của Quốc hội khóa VI trong kì họp đầu tiên ( cuối tháng 6 đầu năm 1976)

- Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
- Quốc kì của nước ta có màu đỏ, hình sao vàng ở giữa.
- Tên bài quốc ca của nước ta là:  Tiến Quân Ca
- Thủ đô là Hà Nội.

 Thành phố Sài Gòn Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Khai thác thông tin về nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

- Nhà máy Thủy điện Hòa bình được khởi công xây dựng vào ngày 7 - 11- 1979.

- Nhà máy được xây dựng trên sông Đà, tại thành phố Hòa Bình

- Nhà máy được hoàn thành vào ngày 4- 4-1994.

- Xây dựng trong thời gian 15 năm.

- Cán bộ và công nhân Việt Nam và Liên Xô phải lao động gian khổ và sáng tạo: Ngày đêm có hơn 3 vạn người và hàng vạn xe cơ giới làm việc hối hả trong điều kiện thiếu thốn. Công nhân bậc cao của Liên Xô tình nguyện sang giúp Việt Nam.

III. Hoạt động ứng dụng
· Cùng người thân tìm hiểu thêm về  nhà máy điện Hòa Bình và việc hoàn thành thống nhất đất nước.
	- HS cả lớp cùng hát

-  HĐ cả lớp.

- HĐ nhóm
- HĐ cặp đôi

- HĐ cặp đôi.



Ngày soạn: 16/3/2015

Ngày giảng:                       Thứ tư ngày 18  tháng 3 năm 2015

	
	



.............................................................................
KHOA HỌC

BÀI 27: SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA (Tiết 1)

*Tài liệu và phương tiện: Một số hình ảnh về một số loài hoa.
	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết

 II. Hoạt động cơ bản.
1. Quan sát và liên hệ:
- Tên chung: Thực vật có hoa.

- Một số cây có hoa: hoa bưởi, hoa cau, hoa xoan, hoa thược dược….

2. Đọc và chỉ hình:

- Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa gồm có: 

+ Nhị gồm: Bao phấn, chỉ nhị

+Nhụy: Đầu nhụy, bầu nhụy, vòi nhụy, noãn

3. Tìm hiểu quá trình sinh sản của thực vật có hoa.

- Quá trình thụ phấn: xảy ra khi đầu nhụy nhận được những hạt phấn.
- Quá trình thụ tinh xảy ra tại noãn. Tế bào sinh dục đực kết với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.

- Hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt.

4. Tìm hiểu một số cách thụ phấn của hoa.

- Những cây hoa thụ phấn nhờ côn trùng: hoa đào, hoa bồng, hoa nhãn, hoa ngũ sắc, hoa mướp, hoa dâm bụt, hoa cúc…

- Những cây hoa thụ phấn nhờ gió: hoa lúa, hoa bồ công anh, hoa ngô, 

5. Đọc và trả lời:
- Tên cơ quan sinh sản đực: nhị

-Tên cơ quan sinh sản cái: nhụy

III. Hoạt động ứng dụng

- Nói cho người thân nghe về các cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
	- HS cả lớp cùng hát

-  HĐ cặp đôi.

- HĐ nhóm
- HĐ nhóm

- HĐ nhóm

- HĐ cá nhân



---------------------------------------------------------

……………………………………………………………………………………………..
Ngày soạn: 17/3/2015

Ngày giảng:                   Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2015

-----------------------------------------------------------------


…………………………………………………….
Ngày soạn: 18/3/2015

Ngày giảng:                   Thứ sáu ngày 20  tháng 3 năm 2015

………………………………………………………………

KĨ NĂNG SỐNG

BÀI 7: TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
I. Mục tiêu: Giúp HS:

- Hiểu và phát huy được sức mạnh của trí tưởng tượng
II. Tài liệu và phương tiện

- Tranh minh họa SGK

III. Tiến trình

	I.Khởi động

· Cả lớp chơi trò chơi : “Ta là vua”

II.Hoạt động cơ bản: 

1. Sức mạnh của trí tưởng tượng
a) Cách đặt câu hỏi.
1) Con diều bay giữa bầu trời.
2) Đúng 

3) 100 tỉ nơ ron

b) Phát huy sức mạnh tưởng tượng.

- Trí tưởng tượng có sức mạnh như thế nào?

+ Rất lớn với cuộc sống của con người.

- Những hình ảnh có liên quan tới nhau:

+ Sự liên quan của máy bay và chuồn chuồn: cánh, đuôi, mắt, đều có thể bay.

+  Sự liên quan của nhà hát "Vỏ Sò" ở Sydney, Australia và quả cam: hình thù của múi cam và mái nhà hát,…..
+ Mái nhà với hình quả trứng.

2. Rèn luyện trí tưởng tượng.

 - Mơ mộng không thực tế: Tạo ra những hình ảnh không thực. Tạo ra những hình ảnh trong tâm trí.
* Mơ mộng mà không hành động thì kết quả sẽ không có gì
- Xây dựng ngôi nhà tâm trí: Em thấy thoải mái nhất trong khung cảnh như thế nào? 

- Vẽ khung cảnh đó vào khung giấy.

III. Hoạt động thực hành. 

- Trong học tập: học sinh giỏi, đạt giải nhất cấp tỉnh môn toán…

- Trong vui chơi: Chơi thắng trong tất cả các trò chơi.

- Trong cuộc sống gia đình: gia đình hạnh phuc, giầu có, mạnh khẻo…

IV. Hoạt động ứng dụng.
· Cùng bố mẹ tưởng tượng một cghuyeens đi chơi xa.
	-HĐ cả lớp

-HĐ nhóm

-HĐ nhóm

- HĐ cá nhân
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